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MARC VAØ XML 
 

Đinh Xuân Phúc & Trần Thị Mộng Linh 
Phòng Tài nguyên thông tin – Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên 

 
 

iện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, người ta nói nhiều đến sự liên 
thông thư viện. “Chuẩn hóa – Hội nhập – Phát triển” hiện đang là hướng phát triển chủ 
đạo của các thư viện. Muốn hội nhập và phát triển theo hướng hiện đại thì các hệ 

thống phải “hiểu” nhau. Để đạt được điều đó yêu cầu đầu tiên là chuẩn hóa, bao gồm các chuẩn 
thư tịch và chuẩn kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ với đồng nghiệp công tác trong 
lĩnh vực thư viện một số kiến thức học tập được từ tài liệu trong nước và nước ngoài về MARC 
và XML. Nội dung không nhằm trau dồi kiến thức tin học mà chỉ cung cấp những khái niệm cơ 
bản về ngôn ngữ cấu trúc được ứng dụng trong kỹ thuật lưu trữ, trình bày và trao đổi thông tin. 

 

KHÁI NIỆM MARC 

Chuẩn biên mục MARC (Machine Readable Cataloging) – Biên mục có thể đọc bằng máy, 
là định dạng cho phép máy tính lưu trữ và truy xuất thông tin mục lục bao gồm các biểu ghi theo 
dạng MARC. Nghĩa là người biên mục cần mã hóa định nhãn thông tin trong biểu ghi. 

Vào những năm 1960, nhân viên Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (Library of Congress) đã phát 
triển một định dạng tiêu chuẩn cho việc lưu trữ các thông tin biên mục trên máy tính. Cho đến 
nay một khối lượng thông tin biên mục khổng lồ đã được lưu trữ. Chỉ riêng tại Thư viện Quốc hội 
Hoa Kỳ số lượng biểu ghi dạng MARC đã hơn 50 triệu.  

1. Tính nhất quán 

Tính nhất quán của biểu ghi thể hiện ở tiêu đề tác giả, tiêu đề nhan đề và tiêu đề đề mục. 
Điều này cho phép người sử dụng mục lục có thể tìm thấy tất cả các tài liệu liên quan dưới cùng 
một tiêu đề.  

2. Biểu ghi MARC 

Một biểu ghi MARC được cấu thành bởi 3 thành phần: 

- Cấu trúc biểu ghi: được xuất phát từ Tiêu đề chuẩn quốc gia Hoa Kỳ về trao đổi thông tin. 

- Chỉ định nội dung: bao gồm các mã và các qui ước do MARC format nhận dạng. Chúng 
nhận dạng các yếu tố dữ liệu trong một biểu ghi và cho phép máy tính xử lý dữ liệu này. 

- Nội dung dữ liệu của biểu ghi thư tịch được tạo ra qua quá trình sử dụng tiêu chuẩn biên 
mục mô tả AACR2 và biên mục đề mục LCSH.   

H 



BẢN TIN LIÊN HIỆP THƯ VIỆN      THÁNG 11/2002 

 
 

 
33 

 
 

3. Các trường và nhãn trường 

Trong hệ thống máy tính, một biểu ghi là một tập hợp các trường có liên quan. Trong biểu 
ghi MARC, một trường bao gồm thông tin mã hóa (vd. Ngày nhập vào hệ thống) và thông tin thư 
tịch (vd. Mô tả vật lý hay Tiêu đề đề mục). Mỗi trường có nhãn nhận dạng, nhãn này gồm 3 ký 
tự. Vd. 250 – Thông tin lần xuất bản. 

4. Cấu trúc một biểu ghi: gồm 3 phần chính 

Đầu biểu: trường đầu tiên của biểu ghi, có 24 ký tự. 

Thư tịch: do máy tính căn cứ vào biểu ghi thư tịch tạo ra. Nó nhận diện nhãn trường nào 
được sử dụng trong biểu ghi và ở chỗ nào. Phần này không hiển thị mà dành cho máy tính quản 
lý. 

Các trường có độ dài thay đổi: gồm 2 loại: Trường điều khiển và trường dữ liệu 

Trường điều khiển chứa mã thông tin được sử dụng trong quá trình xử lý các biểu ghi. 

Trường dữ liệu chứa đựng các thông tin thư tịch của biểu ghi, chẳng hạn như thành phần mô 
tả, các dẫn mục chính và dẫn mục bổ sung, tiêu đề đề mục, ký hiệu phân loại, v.v. 

5. Thử phân tích một biểu ghi MARC: 

Phiếu mục lục: 

Brown, Vinson, 1912 – 
Exploring Pacific Coast tidepools / by Vinson Brown and Ane Rovetta. – Rev. 
and expanded ed. – Happy Camp, Calif. : Naturegraph Publishers, 1996. 
v, 127 p. : ill. (some col.) ; 22 cm. 
Includes bibliographical references (p. 119) and index. 
ISBN 0879612177 (alk. Paper) 
 
1. Tide pool animals – Pacific Coast (U.S.) – Identificaion. 2. Tide pool plants 
– Pacific Coast (U.S.) – Iidentification. 3. Tide pool ecology – Pacific Coast 
(U.S.) I. Rovetta, Ane. 
DDC no: 574.979 20th ed. 

Phiếu này được mô tả theo mã MARC 21: 

000  00952nam###2200265#a#4500 
001  00012188151 
003  CaOOAMICUS 
005  9970910000000.0 
008  960325s1996####caua#####b####001#0#eng## 
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020  $a0879612177 (alk. Paper) 
040  $aLC$beng$cLC$dLC 
043  $an-us---$ap----- 
050 00 $aQH104.5.P32$bB76 1996 
082 00 $a574.979$220 
100 1 $aBrown, Vison,$d1912- 
245 10 $aExploring Pacific Coast tidepools /$cby Vinson Brown, Ane Rovetta 
250  $aRev. And expanded ed. 
260  $aHappy Camp. Calif. :$bNaturegraph Publishers,$c1996 
300  $av, 127 p. :$bill. (some col.) ;$c22 cm. 
504  $aIncludes bibliographical references (p. 119) and index. 
650   0 $aTide pool animals$zPacific Coast (U.S.)$xIdentification. 
650   0 $aTide pool plants$zPacific Coast (U.S.)$xIdentification. 
650   0 $aTide pool ecology$zPacific Coast (U.S.) 
700 1 $aRovetta, Ane. 
 
Biểu ghi mã MARC trên được hiểu như sau: 
000  00952nam##2200265#a#4500 
Đầu biểu (000) gồm 24 ký tự, ý nghĩa các vị trí: 
vị trí 1-5 là độ dài logic của biểu ghi (00952) do máy tạo ra;  
vị trí 6: tình trạng biểu ghi (n: mới);  
vị trí 7: Loại biểu ghi (a: Tài liệu bằng ngôn ngữ văn bản, gồm cả microform, microfilm, 
microfiche);  
vị trí 8: cấp thư tịch (m: chuyên khảo);  
vị trí 9: Kiểu kiểm tra (#: kiểu kiểm tra không cụ thể);  
vị trí 10: không xác định;  
vị trí 11: số chỉ thị luôn là 2;  
vị trí 12: mã trường con, luôn là 2;  
vị trí 13-17: Địa chỉ DSDL (00265);  
vị trí 18: Mức độ mã hóa (#: mã hóa đầy đủ);  
vị trí 19: Hình thức biên mục mô tả (a: Qui tắc mô tả Anh-Mỹ);  
vị trí 20: Yêu cầu biểu ghi liên quan (#: không yêu cầu);  
vị trí 21-24: Sơ đồ thư tịch ánh xạ, luôn là 4500. 
001  00012188151 
Số kiểm soát (001) được gán cho tổ chức tạo lập, sử dụng hoặc phân phối biểu ghi, được 
thể hiện trong trường 003.   
003  CaOOAMICUS 
Nhận dạng số kiểm soát (003) 
005  9970910000000.0 
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Ngày và thời gian thực hiện thao tác gần nhất (005): gồm năm tháng ngày giờ phút giây 
008  960325s1996####caua#####b####001#0#eng## 
Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định (008), ý nghĩa 
1-6: Ngày nhập tin, do máy tự động gán (96/03/25) 
7: Kiểu năm xuất bản và tình trạng xuất bản (s: chỉ biết một năm/năm có thể có). 
8-11: Năm 1, năm đầy đủ gồm 4 chữ số của vị trí 7 (1996) 
12-15: Năm 2, thực hiện đồng thời với việc lựa chọn mã cho vị trí 7 (####: không sử  
dụng). 
16-18: Nơi xuất bản, sản xuất hoặc thực hiện, gồm 2 hoặc 3 ký tự theo bảng mã quốc gia 
theo chuẩn MARC 21 (cau: California) 
19-22: Minh họa, tối đa 4 ký tự, vị trí không sử dụng chứa dấu trống (a: Có minh họa, ###: 
không sử dụng) 
23: Đối tượng độc giả (#: không xác định) 
24: Dạng tài liệu (#: không thuộc các dạng đặc biệt) 
25-28: Tính chất nội dung, tối đa 4 ký tự (b: Thư mục,###) 
29: Xuất bản phẩm của chính phủ (#: không phải xuất bản của chính phủ) 
30: Xuất bản phẩm hội nghị (0: Không phải hội nghị) 
31: Tài liệu kỷ niệm (0: không phải) 
32: Bảng tra (1: có bảng tra) 
33: Không xác định, luôn chứa dấu # 
34: Thể loại (0: không phải viễn tưởng) 
35: Tiểu sử (#: không phải tài liệu tiểu sử) 
36-38: Ngôn ngữ (eng: Tiếng Anh) 
39: Biểu ghi được sửa đổi (#: không sửa đổi) 
40: Nguồn biên mục (#: Cơ quan biên mục quốc gia). 
020  $a0879612177 (alk. Paper) 
Số sách theo tiêu chuẩn quốc tế (020) 
040  $aLC$beng$cLC$dLC 
Nguồn biên mục (040), $a: Cơ quan biên mục gốc (LC), $b: Ngôn ngữ biên mục (eng: 
Tiếng Anh), $c: Cơ quan chuyển tải (LC), $d: Cơ quan sửa chữa (LC) 
043  $an-us---$ap----- 
Mã khu vực địa lý (043) lấy từ bảng mã khu vực, gồm 7 ký tự, ký tự nào không dùng được 
thế bằng dấu gạch ngang (-), $a: Mã khu vực địa lý (n-us: Hoa Kỳ) 
050 00 $aQH104.5.P32$bB76 1996 
Ký hiệu xếp giá của TVQH Hoa Kỳ, có 2 chỉ thị:  
chỉ thị 1 (0: có trong bộ sưu tập của LC),  
chỉ thị 2: Nguồn của ký hiệu xếp giá (0: Được gán bởi LC) 
$a: Chỉ số phân loại (QH104.5.)32 
$b: Số tài liệu (B67 1996) 
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082 00 $a574.979$220 
Ký hiệu phân loại Dewey, có 2 chỉ thị 
Chỉ thị 1: Dạng ấn bản (0: ấn bản đầy đủ) 
Chỉ thị 2: nguồn ký hiệu Dewey (0: được gán bởi LC) 
$a: Phân loại (574.979) 
$2: Số tài liệu (20) 
100 1 $aBrown, Vison,$d1912- 
Dẫn mục chính – tác giả cá nhân (100), chỉ thị 1 dùng cho tên riêng 
$a: Họ tên cá nhân (Brown, Vison) 
$d: Năm liên quan với tên cá nhân (1912- ) 
245 10 $aExploring Pacific Coast tidepools /$cby Vinson Brown, Ane Rovetta 
Thông tin về nhan đề (245), có 2 chỉ thị 
Chỉ thị 1: Bổ sung dẫn mục (1: Có bổ sung) 
Chỉ thị 2: Các ký tự bắt đầu không sắp xếp (0: số ký tự bắt đầu không xử lý sắp xếp, 
nghĩa là sắp xếp từ ký tự đầu tiên) 
$a: Nhan đề 
$c: Thông tin trách nhiệm 
250  $aRev. And expanded ed. 
Lần xuất bản. 
260  $aHappy Camp. Calif. :$bNaturegraph Publishers,$c1996 
Thông tin xuất bản: $a – Nơi xuất bản, $b – Nhà xuất bản , $c – Năm xuất bản  
300  $av, 127 p. :$bill. (some col.) ;$c22 cm. 
Mô tả vật lý: $a – Khối lượng tài liệu (v, 127 p. : 5 trang đánh số La mã và 127 trang đánh 
số Ả rập), $b – Các chi tiết khác (ill. : minh họa, some col. : một số minh họa màu), $c – 
Khổ (22 cm.) 
504  $aIncludes bibliographical references (p. 119) and index. 
Tham khảo thư tịch và chỉ mục (504) 
650   0 $aTide pool animals$zPacific Coast (U.S.)$xIdentification. 
650   0 $aTide pool plants$zPacific Coast (U.S.)$xIdentification. 
650   0 $aTide pool ecology$zPacific Coast (U.S.) 
Tiêu đề đề mục (650) $a: Đề mục chính, $b: Tiểu phân mục, $x: Phụ đề chung, $z: Phụ 
đề địa lý. 
700 1 $aRovetta, Ane. 
Dẫn mục bổ sung (700), số chỉ thị 1- xác định tên riêng, $a: tên cá nhân (Rovetta, Ane). 
 

6. Một vài tồn tại của MARC 
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Minh họa trên cho thấy MARC format rất chặt chẽ, chuẩn mực, đòi hỏi chính xác. Do vậy, 
ngày càng nhiều nước, đặc biệt các nước nói tiếng Anh và các hệ thống thư viện dùng tiếng Anh 
sử dụng để mô tả. 

Tuy nhiên, chuẩn lưu trữ MARC format không phù hợp cho việc chuyển giao dữ liệu trong 
các thư viện điện tử vì tính chất phức tạp của nó. Dạng MARC ra đời nhằm phục vụ cho quá trình 
định dạng và in thẻ mục lục truyền thống, khi đó chưa nảy sinh vấn đề trao đổi thông tin qua 
mạng. Sau đây là ý kiến phân tích của Dick R. Miller trình bày ở Hội nghị Hội Thư viện Hoa Kỳ 
tại Chicago năm 2000. 

Các phần tử và thuộc tính của chúng lẫn lộn với nhau khiến cho việc quản lý thông tin khó 
khăn hơn.  

Vd.  700 1  $aBillings, John Shaw, $d1813-1938,$eCollector 
Phân tích ví dụ này, ta thấy: 
Phần tử:  $a  Billings : Họ 

John Shaw: tên 
$d  1813-1938 : niên biểu 

Thuộc tính: 
700 Dẫn mục bổ sung 
1_ tên đảo 
$eCollector : trách nhiệm liên quan 

Nhãn trường 700, dành để lưu thư tịch 
nhân vật, nhận diện các phần tử tên cá nhân. 
Trong thực tế, vùng dữ liệu này chứa họ, tên, 
ngày sinh, ngày mất. Các yếu tố thuộc tính 
được đặt ở cả trước và sau các phần tử, trường 
con ‘e’ ở cuối dòng. Nhãn trường 700 đồng 
thời còn mang thuộc tính mô tả bổ sung trách 
nhiệm liên quan. Điều này gây cản trở đối với 
việc quản trị thông tin. 

Ông cho biết kết quả nghiên cứu hơn 
40.000 biểu ghi trong hơn 4 triệu biểu ghi của 
TVQH chỉ sử dụng 33 trường trong số 175 trường thư tịch được cấu tạo trong MARC. Tác giả còn 
phân tích những khó khăn khác, chẳng hạn về bộ ký tự, chế độ hiển thị, các biểu mẫu, nhãn 
trường, tuy mềm dẻo, linh động nhưng phức tạp, trùng lặp, v.v. 

Và Dick R. Miller kết luận: “Có thể hình dung MARC như một ngôi nhà tiện nghi, rộng rãi, 
nhưng cũ kỹ và được sửa chữa nhiều lần. Đứng trước nhu cầu hiện đại hóa, nó gây cho người ta 
cảm giác lưỡng lự giữa trùng tu hay xây mới”.  
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XU HƯỚNG MỚI - XML 

Biểu ghi MARC có thể chứa hơn 800 trường mô tả dữ liệu chi tiết để định dạng thẻ, nhưng 
phần lớn các trường này là không cần thiết và hầu như không được sử dụng trong các thư viện 
điện tử hiện đại. Trong thư viện điện tử, quá trình tổ chức các kho dữ liệu luôn dựa trên các hệ 
quản trị CSDL với chức năng giúp người sử dụng nhanh chóng tìm kiếm và truy cập thông tin trực 
tiếp thông qua mạng máy tính, không dùng đến các thẻ thư mục in sẵn. Hạn chế nữa của biểu ghi 
MARC về phương pháp trao đổi dữ liệu là nó rất khó đọc và viết bởi con người, mô tả cứng nhắc 
một số trường với độ dài cố định, hạn chế trong việc hỗ trợ các ngôn ngữ theo chuẩn UNICODE 
khi cần sử dụng đến 04 bytes cho một ký tự. 

Xu hướng hiện nay trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia chưa hình thành các kho dữ liệu 
thông tin – thư viện theo dạng MARC, là chuyển qua sử dụng chuẩn biên mục MARC với ngôn 
ngữ mô tả dữ liệu XML. Dữ liệu được trực tiếp trao đổi để liên thông trên mạng Internet từ các 
website, không cần sử dụng đến giao thức liên thư viện quốc tế Z39.50. 

1. XML là gì? 

XML (eXtensible Markup Language) ngôn ngữ đánh dấu mở rộng có nguồn gốc từ ngôn 
ngữ định dạng siêu văn bản HTML (Hyper Text Markup Language), cả hai ngôn ngữ này đều bắt 
nguồn từ chuẩn ngôn ngữ định dạng văn bản tổng quát có cấu trúc SGML (Structured General 
Markup Language).  

XML là ngôn ngữ được định nghĩa bởi tổ chức mạng toàn cầu (World Wide Web 
Consortium), thường được viết tắt theo cách chơi chữ là W3C. Đây là tổ chức quốc tế định ra các 
chuẩn của Web và Internet. 

Một văn bản XML hình thành từ các thẻ (tag) với tên gọi phần tử (element). Khác với ngôn 
ngữ HTML, số lượng và tên gọi các phần tử trong XML là không hạn chế. XML là ngôn ngữ tổng 
quát dùng định nghĩa dữ liệu thông qua các thẻ. Trong HTML các thẻ được định nghĩa và qui 
định trước. Trong khi đó, với XML ta có thể tùy ý định nghĩa mọi thẻ. Như vậy có thể coi XML 
như tập cha của ngôn ngữ HTML. Dựa vào một số qui tắc, XML tự tồn tại và phát triển tự thân 
thành các ngôn ngữ định nghĩa khác. 

Điểm quan trọng nhất là XML cho phép dễ dàng xử lý, chuyển tải và trao đổi dữ liệu giữa 
rất nhiều ứng dụng và tài liệu người dùng với các định dạng khác nhau. Nếu đã quen với máy 
tính, hẳn ta biết rằng có rất nhiều định dạng file khác nhau. Việc chuyển đổi dữ liệu giữa chúng 
quả là nan giải mặc dù có không ít trình ứng dụng hỗ trợ. Ví dụ như file .DOC (Văn bản Word), 
.XLS (Bảng tính Excel), .DBF (Lập trình FoxPro, .MDB (Lập trình Access), .TXT (File văn bản), 
.RTF (Rich Text Format) và mới đây là .HTML. Chỉ riêng các file văn bản thôi đã đủ gây khó 
chịu, nếu bạn nhận được một file Word 2000 mà máy tính của bạn còn dùng Word 7.0, cố gắng 
lắm cũng chỉ đọc được phần văn bản còn các nội dung khác thường bị biến dạng. 
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Trong XML, dữ liệu và định dạng được lưu ở dạng văn bản và có thể dễ dàng cấu hình 
cũng như thay đổi chúng bằng các trình soạn thảo thông thường nếu không có trong tay trình soạn 
thảo XML chuyên nghiệp. Dữ liệu và các thẻ trong XML không mã hóa, không đòi hỏi bản 
quyền. 

Tháng 12/1997, phiên bản đầu tiên XML 1.0 (Extensible Markup Language – Ngôn ngữ 
đánh dấu mở rộng) ra đời và là chuẩn đơn giản của SGML. Từ đó, nhiều công ty phần mềm đã 
chạy đua ứng dụng XML vào nhiều lĩnh vực. Hằng trăm ngôn ngữ định dạng chuyên dụng dựa 
trên XML đã ra đời. Điển hình một số tùy biến ngôn ngữ định dạng dựa trên XML cho thấy sức 
mạnh của XML: 

- BITS – Banking Industry Technology Secretariat : Ngôn ngữ văn phòng về kỹ thuật 
nghiệp vụ ngân hàng 

- IFX – Financial Exchange : Trao đổi dữ liệu tài chính 
- BIPS – Banking Internet Payment System : Hệ thống thanh toán qua Internet của nghiệp 

vụ ngân hàng 
- TIM – Telecommunication Interchange Markup : Định dạng trao đổi viễn thông 
- CBL – Common Business Library : Thư viện kinh doanh phổ thông 
- ebXML – XML kinh doanh điện tử 
- PDML – Product Data Markup Language : Ngôn ngữ định dạng dữ liệu sản phẩm  
- FIX – Financial Information eXchange Protocol : Giao thức trao đổi thông tin tài chính 
- CML – Chemical Markup Language : Ngôn ngữ định dạng trong lĩnh vực hóa học, cho 

phép biểu diễn các công thức hóa học, hóa trị phân tử ở dạng đồ họa, 
- v.v. 

Dữ liệu thông tin – thư viện rõ ràng cũng là một lĩnh vực tiềm năng. Dùng chuẩn XML: 
- có thể tạo biểu ghi thư tịch một lần và xuất bản chúng theo các dạng khác nhau; 
- hiển thị biểu ghi thư tịch trực tiếp trên trình duyệt Web, search engines (công cụ tìm 

kiếm) và các hệ thống thư viện tiềm năng khác mà không cần chuyển đổi; 
- biểu ghi thư tịch có thể được chuyển đổi qua lại giữa XML và MARC mà không bị tổn 

thất. 
- nhiều vấn đề tồn tại trong định dạng MARC được khắc phục, ví dụ như việc kiểm soát 

tiêu đề chuẩn. 

Năm 1995, TVQH Mỹ bắt đầu nghiên cứu tính khả thi của việc dùng SGML (Standard 
Generalized Markup Language – Chuẩn ngôn ngữ định dạng văn bản tổng quát có cấu trúc) 
để mã hóa định dạng MARC 21. Sau đó, phiên bản MARC DTDs (Document Type 
Definitions) định nghĩa loại văn bản MARC để định nghĩa dữ liệu MARC 21 trong dạng 
thức SGML được phát hành năm 1998. Cùng năm này TVQH Mỹ công bố phần mềm 
chuyển đổi giữa MARC 21 và SGML. 
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2. Chuyển biểu ghi MARC sang XML  
Đã có nhiều cuộc tranh luận về việc mã hóa biểu thi thư tịch theo chuẩn MARC để các 

biểu ghi máy đọc mở rộng hơn và có thể hoán đổi trong môi trường Internet. Tác giả K. T. Lam, 
Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông đã nghiên cứu ứng dụng XML để cải tiến mối liên kết 
giữa tiêu đề chính và các tiêu đề không được thiết lập và trình bày kết quả như sau: 

Một trong những vấn đề lớn trong mục lục MARC là cách trình bày và kết nối tiêu đề tác 
giả có nhiều dạng tên khác nhau, được ghi bằng nhiều ngôn ngữ. Có những tác giả có nhiều hình 
thức tên gọi và tên những tác giả nổi tiếng thường được phiên âm bằng nhiều ngôn ngữ khác 
nhau. 

Trong biểu ghi MARC chỉ cho phép chọn một hình thức tên trong CSDL thư tịch. Nhu cầu 
hiện tại là phải thể hiện được tất cả các hình thức tên gọi của cùng một tác giả. Sau đây là một 
biểu ghi tiêu đề tác giả của một nhà báo, nhà văn Hồng Kông Kim Dung từ TVQH Mỹ: 

.... 
100  1    $a Jin, Yong,$d1924- 
400  1    $aChin, Yung,$d1924- 
400  1    $aZha, Liangyong,$d1924- 
400  1    $a Cha, Louis,$d1924- 
400  1    $a Cha, Liang-yung,$d1924- 
400  0    $a Kim-Dung,$d1924- 
400  1    $a Kim, Dung,$d1924- 
400  0    $aJinyong,$d1924- 
400  1    $a Yong, Jin,$d1924- 
400  1    $a Kin, Yo�,$d1924- 
.... 

Biểu ghi này gặp phải những vấn đề sau: 

•  Chỉ bao gồm những hình thức tên theo chữ cái La tinh, còn tên tiếng Hoa không ghi được.  

•  Trong ví dụ này, "Jin, Yong" được thiết lập dẫn mục chính (100), còn các hình thức tên 
khác của tác giả Kim Dung được đưa vào thông tin tùng thư (400) . Tuy nhiên, những quốc 
gia khác lại muốn chọn hình thức tên khác làm tiêu đề, chẳng hạn Hồng Kông sẽ chọn 
hình thức tên tiếng Hoa làm tiêu đề. 

Để đưa tên tiếng Hoa của tác giả Kim Dung vào biểu ghi MARC, tác giả K. T. Lam đã sử 
dụng hai cách, được gọi Kiểu A và Kiểu B trong môi trường UCS/Unicode (UCS – Universal 
Character Set – Bộ ký tự toàn cầu) như sau: 

Kiểu A 
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001        oca00560270  
.... 
100  1    $6880-01$a Jin, Yong,$d1924- 
880  1    $6100-01$a��,$d1924- [ghi chú: Sau trường con $a là Tiếng Hoa] 
400  1    $aChin, Yung,$d1924- 
400  1    $6880-02$a Zha, Liangyong,$d1924- 
880  1    $6400-02$a���,$d1924-   [ghi chú: Sau trường con $a là Tiếng Hoa] 
400  1    $a Cha, Louis,$d1924- 
400  1    $a Cha, Liang-yung,$d1924- 
.... 

Kiểu B 

001        oca00560270  
.... 
100  1    $a Jin, Yong,$d1924- 
400  1    $aChin, Yung,$d1924- 
400  1    $a Zha, Liangyong,$d1924- 
400  1    $a ���,$d1924-    [ghi chú: Sau trường con $a là Tiếng Hoa] 
400  1    $a Cha, Louis,$d1924- 
400  1    $a Cha, Liang-yung,$d1924- 
700  1    $a ��,$d1924-  [ghi chú: Sau trường con $a là Tiếng Hoa] 
.... 

Lưu ý rằng khi sử dụng trường song song của thẻ 880 và trường con 6 trong kiểu A, chúng ta 
có thể: 

•  Tạo tên tiếng Hoa tương đương với tiêu đề phiên âm "Jin, Yong"  

•  Duy trì kết nối của dạng ngôn ngữ gốc và các biến thái của nó trong các tên tiêu đề không 
thiết lập. Ví dụ: [tiếng Hoa] và "Zha, Liangyong" có mối liên kết thông qua trường con $6 
được khai báo trong cả hai nhãn trường 400 (thông tin tùng thư) và 880 (dẫn mục tùng 
thư): 

400  1    $6880-02$a Zha, Liangyong,$d1924- 
880  1    $6400-02$a���,$d1924-   [ghi chú: Sau trường con $a là Tiếng Hoa] 

Ở kiểu B, nhãn trường 700 (Các dẫn mục bổ sung) được dùng để tạo [tiếng Hoa] tương 
đương với đề mục thiết lập "Jin, Yong" (hoặc cũng có thể nhập Chin, Yung vào thẻ 100 và "Jin, 
Yong" vào thẻ 700). Tuy nhiên, Kiểu B không duy trì được chế độ liên kết song song đến những 
hình thức tên không được thiết lập tiêu đề. Ví dụ, [tiếng Hoa] và "Zha, Liangyong" không liên 
kết.  Ở đây chúng ta có thể đi từ Kiểu A sang Kiểu B nhưng không đi ngược lại được. 
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Dùng Kiểu A hay Kiểu B đều có những thuận lợi và bất lợi riêng. Tuy nhiên, nếu dùng 
XML để đánh dấu siêu dữ liệu tiêu đề chuẩn, những rắc rối này hoàn toàn được khắc phục. Ví 
dụ, chúng ta có mô tả sau: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<marc name="authority" cdate="19980625" udate="19980625" rcn="ABrG"> 
.... 
<fd id="0" name="001" ind1="" ind2="" label="Control Number"> 
    <sf name="">oca00560270</sf> 
</fd> 
<fd id="1.1" script="cjk.chinese" name="100" ind1="1" ind2="b" label="Author"> 
    <sf name="a">��¸</sf><sf name="d">1924-</sf> 
</fd> 
<fd id="1.2" script="latin.pinyin" name="100" ind1="1" ind2="b" label="Author"> 
    <sf name="a">Jin, Yong,</sf><sf name="d">1924-</sf> 
</fd> 
<fd id="1.3" script="latin.wadegiles" name="100" ind1="1" ind2="b" label="Author"> 
    <sf name="a">Chin, Yung,</sf><sf name="d">1924-</sf> 
</fd> 
<fd id="2.1" script="cjk.chinese" name="400" ind1="1" ind2="b" label="See From Author"> 
    <sf name="a">���,</sf><sf name="d">1924-</sf> 
</fd> 
<fd id="2.2" script="latin.pinyin" name="400" ind1="1" ind2="b" label="See From Author"> 
    <sf name="a">Zha, Liangyong,</sf><sf name="d">1924-</sf> 
</fd> 
<fd id="2.3" script="latin.wadegiles" name="400" ind1="1" ind2="b" label="See From Author"> 
    <sf name="a">Cha, Liang-yung,</sf><sf name="d">1924-</sf> 
</fd> 
<fd id="3" script="latin.english" name="400" ind1="1" ind2="b" label="See From Author"> 
    <sf name="a">Cha, Louis,</sf><sf name="d">1924-</sf> 
</fd> 
.... 
</marc> 

Dùng bảng định kiểu XSL (eXtension Style Sheet – Bảng định kiểu mở rộng) như trên sẽ 
tạo ra kiểu dữ liệu mà một hệ tự động thư viện có thể chuyển thành cả Kiểu A và Kiểu B mà 
không gặp phải khó khăn nào. Mỗi đoạn <fd id … > đến </fd> là thông tin về một hình thức tiêu 
đề, trong đó bao gồm cả kiểu chữ, nhãn trường và trường con MARC, v.v., cứ như thế ta ghi lại 
được tất cả các hình thức tên bằng mọi mọi hình thức ngôn ngữ của một tác giả, và có thể tiếp 
cận biểu ghi từ bất kỳ hình thức tiêu đề tên cá nhân nào. 
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Minh họa nhỏ trên cho thấy khả năng khắc phục những bất cập về kết nối hoặc chuyển giao 
dữ liệu còn tồn tại trong định dạng MARC. 

Thiết nghĩ, sự phát triển nhanh chưa từng có của công nghệ thông tin đã và đang chi phối 
hoạt động thông tin – thư viện. Trong quá trình phát triển, MARC đã đóng vai trò quan trọng, giải 
quyết được nhiều vấn đề ở những bước đầu tin học hóa thư viện, tạo ra hiệu quả xã hội không 
nhỏ đáp ứng nhanh chóng nhu cầu lưu trữ và tìm kiếm thông tin. Khoa học thông tin không dừng 
lại mà tiếp tục phát triển, những nhược điểm của MARC format sẽ được khắc phục. Công nghệ 
XML đang dần thay thế MARC. Điều này không có nghĩa MARC bị loại bỏ hoàn toàn mà được 
phát triển lên mức độ cao hơn, hiện đại hơn, đó là sử dụng chuẩn biên mục MARC với ngôn ngữ 
mô tả dữ liệu XML. 
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 “Có thể hình dung MARC như một ngôi nhà tiện nghi, rộng rãi, nhưng cũ kỹ và được 

sửa chữa nhiều lần. Đứng trước nhu cầu hiện đại hóa, nó gây cho người ta cảm giác lưỡng lự 
giữa trùng tu hay xây mới” 

Dick R. Miller 
    

    
    
    


